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TOM TAT

Thi nghiém dworc tién hanh trong nha Iwéi ctia Trwong Dai hoc Tay Bac nham nghién cteu anh
hwéng cia han & cac giai doan khac nhau dén cwong dd quang hop (lgn), cwong doé thoat hoi nwéc
(Itun), hiéu qua sr dung nwéc (WUE), kha nang giiv nwéc cua la (RWL), ty trong dién tich 1a (SLA) va
nang suat cua cac giéng lia nwong trong trong diéu kién han tai huyén Thuan Chau, tinh Son La. Cac
gibéng lGa nwong khi gdp han déu cé Igh va WUE cao hon hoidc ngang bing so v&i giéng déi chirng
(CHs). @ giai doan tré, kha nang gilr nwéc(RWL) clia la & tat ca cac gidng nghién ciru sau 24h dao
dong tir 9,6% dén 28,4%. SLA ciia cac mau gidng dat tir 190,9 cm?g dén 259,9 cm?g. Cé 4 gidng c6
RWL cao hon déi chirng, hau hét cac mau giéng lua nwong déu cé SLA thap hon déi chirng & mirc
¢6 y nghia. Han & giai doan dộ nhanh va giai doan trd da anh hwộng nghiộm trong dộn ning suột & tat
ca cac mau gidng lua nghién ctru, trong d6 han vao giai doan tré6 da lam giam nhiéu nhat dén ning
suat hat (giam tir 29,5% dén 54,1%), giébng dbéi chirng cé6 mirc dé giam ning suat nhidu nhat.

Tir khoa: Chiu han, cwdng dé quang hop, cwdng dd thoat hoi nwére, lia nwong, nang suét.

SUMMARY

This experiment was conducted in Tay Bac University’s net house to examine the effects of water
stress on the rate of photosynthesis (lqn), transpiration intensity (lrun), water use efficiency (WUE), leaf
water retention (RWL), specific leaf area (SLA) and yield of upland rice grown in Thuan Chau of Son La.
The findings indicated that Thuan Chau upland rice varieties had higher photosynthetic intensity and
water use efficiency compared to the control variety (CH5). At the heading stage, leaf water retention of
all rice varieties fluctuated from 9.6 to 28.4% after 24 hours water withdrawal. Specific leaf area ranged
from 190.9 cm2/g to 259.9 cm2/g. Four upland varieties had higher RWL, but all had lower SLA
compared with the control variety. Water stress at tillering and especially at headig stage significantly
reduced grain yield by 29.5% to 54.1%. The control variety showed highest reduction in yield.

Key words: Drought tolerance, intensity of transpiration, photosynthetic intensity, upland rice.

1. DAT VAN DE

Su khé han la nguyén nhin chinh lam
giam ning suit va san lugng lda gao trong
diéu kién canh tac nho nuéc troi. Evenson
(1996) da tong két, hang nam san lugng lda
gao bi giam do kho han t6i 18 triéu tan
chi€m 4% t6ng san lugng trén toan thé giéi
(D6 Thé Hiéu, 2009). Vi vay, viéc tuyén chon
céac giong lda chiu han dé dua vao trong tai
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cac vung thuong xuyén bi kho han da duge
nhiéu nha khoa hoc quan tdm nghién ciu.
DPinh huéng cho viéc tuyén chon cac giong c6
kha nang chiu han theo cac dic diém chiu
han vé hinh thai ciy va cac dic diém vé sinh
1y lién quan dén chiu han nhu 4p suét thim
thau cta té& bao ré, cuong d6 quang hop,
cuong d6 thoat hoi nudc, kha nang gifi nuéc,
hiéu suat st dung nuée, mic do diéu chinh
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déng mé khi khéng... (Venuprasad va cs.,
2002; Fukai va Cooper, 1995).

Huyén Thuian Chau, tinh Son La c¢6 dién
tich lda nuong 16n (1906 ha) chiém 37,08 %
dién tich trong lda (Phong Nong nghiép huyén
Thuan Chau, 2010). Dién tich tréng lda nuong
thuong xuyén bi han vi khéng cht dong nudc
ma hoan toan tréng chd nude tréi nén ning
sudt dat rat thap. Mat khac, viéc st dung
giéng lia nuong cua ngudi dan hién nay van
chi 1& theo théi quen ma chua c6 co s dé lua
chon céac giéng phit hgp véi cac viung c6 miic
dd han khac nhau. Vi vay, nghién ctu nay
thu thap va buéc dau danh gia kha nang chiu
han cia cac mau giong lia nuong dia phuong
theo mot so chi tiéu sinh 1y lién quan dén kha
ning chiu han @€ tit d6 c¢6 co s danh gia mc
dé chiu han ctia cic gidng va tién t6i dé xuat
cac gidng c6 mutc do chiu han khac nhau dua
vao san xuit tai cic vung c6 mic d6 han khac
nhau tai Thuan Chéau, Son La.

2. VAT LIEU VA PHUCONG PHAP
NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu
Vat liéu nghién ctu bao gom: 19 mau
gibng lda nuong dudc thu thap tai cic ving
trong lda can 6 cac tinh ving Tay Béc Viét
Nam va 1 giéng lia chiu han CH; do Vién
Cay luong thuc va Cay thuc phdm chon tao
lam d6i chting (Bang 1).
2.2. Phuong phap nghién ctiu

Nghién ciiu duge tién hanh trong vu mua

nadm 2010 tai nha lu6i Khoa Nong lam,
Truong Pai hoc Tay Béc. Cac thi nghiém
dude bd tri trong chau (dudng kinh 30 cm,
cao 35 cm) theo kiéu ngiu nhién hoan toan
véi 3 1an nhéc lai, mdi chau gieo 10 hat, méi
chau la mot 14n nhéc lai.

Phuong phap giy han: tai giai doan dé
nhanh va tr6, tién hanh ngiing tuéi dén khi
cay lda c6 70 - 75% la bat diu héo thi tudi
nuéc tré lai binh thuong, sau 2 ngay la thoi
ky phuc héi. Theo ddi cac chi tiéu 6 ba thoi
diém: truéc khi gdy han, han va phuc héi.
MB>i cay chon hai 14 trén cing dé do cac chi
tiéu: cudng do quang hop (Igy) (umol CO,/m?
14/s), cuong d0 thoat hoi nube (Ipyy) (mmol
H,0/m? 14/s) bang may do cudng d6 quang hdp
TPS — 2 cia My v6i nhiét do 1a 32°C va cuong
d6 4nh sang 12 1800 lux. Xac dinh hiéu suit
sti dung nuéc (Wyp) (mg COy /g H,0O) thong
qua Igy va Iy, Kha ning git nude cua la
(RWL) xac dinh sau khi cat 14 khéi cay 24h
theo cong thic: RWL = (Wt - Wd)/(Wf —
Wd)*100 (RWL 14 ty 1é giti nudc sau thoi gian
t, Wf: Khéi luong tuoi, Wt: Khéi lugng sau
thoi gian t, Wd: Khoi lugng kho). Ty trong
dién tich 14 (SLA) (cm?*g chat khé) xac dinh
theo cong thiic: SLA = Sla/Pck trong dé: Sla la
dién tich 14 va Pck 1a khoi lugng chat khé.
Xéac dinh cac chi tiéu vé nang suat va cac yéu
t6 cau thanh ning suat cta cay lia.

S6 litu duge phan tich va xt 1y theo
phuong phap phan tich phuong sai bing
phan mém IRRISTAT ver. 4.1.

Bang 1. Tén va ky hiéu cac mau giong lam vat liéu nghién ctitu

STT Tén mau gibng Ky hiéu STT Tén mau giéng Ky hiéu
1 Khau Cai G1 11 Kh&u Nhap G11
2 Pe Cang G2 12 May Khia G12
3 Khau Nia G3 13 Ma Tra Tréng G13
4 Khau hay l6c G4 14 Ma Co G14
5 Khau Danh G5 15 Té Meo1 G15
6 Pe Bo G6 16 Ma Tra Bé G16
7 Khau Sé Danh G7 17 Khau Déch G17
8 Bac Can G8 18 Lwong Phuwong G18
9 On Non G9 19 Té Meo 2 G19
10 BLéla G10 20 CH5 (BC) G20
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3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Anh huéng ctia han va giai doan han
dén cuong do6 quang hgp cua cac
mau giong lha nuwong
Khi gay han 6 giai doan dé nhanh va trd

bong, cuong d6 quang hdp thap hon rat

nhiéu so véi giai doan truéc han. Péng thdi,
lia bi han 6 giai doan trdé béng da lam cudng
d6 quang hop giam dang ké so véi han & giai
doan dé nhanh & ca thoi diém han va phuc
hoi. Khi gay han, cuong d6 quang hdp cua
cac giong lda giam tu 15,3 — 21,2 umol CO,

/m? 14/s xudng con tit 2,37 — 5,20 umol CO,

/m? 14/s han 6 giai doan dé nhanh va giam tu

13,57 — 19,0 pmol CO, /m? 1a/s xudng con tu

1,9 — 4,6 pmol CO, /m? 14a/s han § giai doan

trd (Bang 2). D6 14 do khi gip han, khi

khéng bi déng lai nén khi CO, khéng vao
duge trong 14 lia din dén gidm manh vé
cuong d6 quang hop, dong thdi nude vira 1a

moi truong vita 1a nguyén liéu ctia hoat dong
quang hop nén thiéu nudc sé anh hudng 16n
dén cuong dd quang hop. So sanh kha ning
quang hop cia cac mau gidng lia nuong véi
gidng d6i chiing cho thay trong diéu kién
trude khi gay han, giéng d6i chiing c6 cudng
d6 quang hdp cao nhit nhung khi bi han
ciing nhu phuc héi sau han thi hau hét cac
mau giéng lda nuong lai c6 cuong dd quang
hop t6t hon hoidc ngang bang so véi giong doi
chiing 6 ca hai giai doan giy han 1a dé
nhanh va trd bong. Piac diém nay cho thiy
kha ning chiu han cta cac miu gidng lua
nuong t6t hon gidng d6i ching.

Trong cac miu gidng lia nghién ctu, khi
gdy han 4 giai doan dé nhanh thi cic mau
giong G1; G5; G7; G10; G12; G14; G18 ¢6 Iy
cao hon dat tir 4,20 — 5,20 pmol CO, /m? 14/s.
Han ¢ giai doan dé nhanh, cic mau giong:
G1; G3; Gb5; G7; G9; G10; G12; G14; G17;
G18 c6 Igy cao hon dat tu 3,10 — 4,60 umol
CO,/m? 1a/s.

Bang 2. Cudng do quang hop (IQH) gﬁa cac mau giéng laa khi bi han
G giai doan dé nhanh va tré bong (mol CO,/m?® ldls)

o Ky hiéu Giai doan dé nhanh ‘ Giai doan trd ‘
Tén giong mau giéng Trwéc Han Phuc hoi Trwoc Han Phuc hoi
han 5 ngay 2 ngay han 5 ngay 2 ngay
Khau Cai G1 18,23 4,20* 16,30 16,43 3,10* 15,33
Pe Cang G2 20,77 3,40 17,17* 18,57 2,20 14,80
Khau Nia G3 16,73 3,10 13,47 18,37 3,10* 12,60
Khau hay léc G4 16,53 2,80 14,17 14,63 2,10 13,07
Khau Banh G5 19,57 4,60* 17,23* 17,67 3,80 15,87
Pe Bo G6 16,63 2,53 14,23 15,40 2,10 13,00
Khau Sé Danh G7 20,63 5,20* 15,60 18,57 3,50* 16,50
Bac Can G8 20,30 2,60 15,43 18,43 2,10 15,80*
On Non G9 20,83 2,90 17,73 18,67 4,60* 16,80
BLéla G10 20,10 4,83* 17,77 18,87 3,20 16,13
Kh&u Nhap G11 15,87 3,50 13,70 14,13 2,50 13,10
May Khia G12 18,47 5,13 15,57 16,57 4,10* 14,93
Ma Tra Trang G13 15,63 3,23 13,73 13,97 2,30 13,03
Ma Co G14 19,70 5,03 17,03 17,83 4,20* 16,33*
Té Méo1 G15 15,10 2,37 13,47 13,57 1,90 12,93
Ma Tra D6 G16 17,53 3,33 17,57 15,57 2,50 14,63
Khéau Déch G17 15,40 3,63 13,23 14,17 3,70* 12,60
Lwong Phuwong G18 18,40 4,87 15,43 16,40 3,70* 14,83
Té Meo 2 G19 15,30 3,20 13,63 13,77 2,10 13,07
CHs (BC) G20 21,20 2,73 14,77 19,00 2,40 13,23
LSDo,05 1,94 1,18 1,61 2,1 0,59 2,16
CV% 6,5 6,6 6,3 11,4 12,2 9,1

Chit thich: * Cdc giong cé Ipy cao hon giong déi chitng & mikc Y nghia 95%
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Bộng 3. Cudng dÂ thoat hai nuộc (ITHN) clia cộc giộng laa khi gay han
G giai doan dé nhanh va troé bong (mmol H,O/m? ld/s)

o ai Ky hieu ' Giai doan dé nhanh _ ’ Giai doan tré _

€n giong mAu gidng Trwéc Har] Phuc p0| Truwdc Har] Phuc h0|

han 5 ngay 2 ngay han 5 ngay 2 ngay
Khau Cai G1 7,8 1,6* 5,8 6,0 1,0% 7,0
Pe Cang G2 7,6 1,6* 5,3 5,8 1,3* 4,6
Khau Nia G3 8,4 2,1 6,1 6,6 2,5 54
Khau hay l6c G4 75 1,4* 5,3 57 0,9* 4,5
Khau Banh G5 7,7 1,1* 5,4 5,9 1,4* 4,6
Pe Bo G6 8,9 1,1* 9,2 71 0,8* 8,4
Khau Sé& Danh G7 8,9 1,1* 6,7 7.1 0,5* 5,9
Bac Can G8 8,4 1,1* 8,8 8,5 1,2* 8,1
On Non G9 75 2,0 5,2 5,7 1,5* 4,4
BLéla G10 8,4 1,9 6,1 6,6 1,1* 6,4
Khau Nhap G11 8,5 1,9 6,2 6,7 1,9* 7,1
May Khia G12 8,3 1,3* 6,1 6,5 0,8* 6,2
Ma Tra Trang G13 8,3 1,5% 9,0 8,8 0,9* 8,3
Ma Co G14 8,5 1,6* 6,2 6,7 1,0* 5,5
Té Méo1 G15 8,0 2,1 5,8 6,2 2,1 5,0
Ma Tra Do G16 8,7 2,0 6,4 9,0 1,4* 8,1
Khau Béch G17 8,3 1,6* 5,9 6,5 1,0% 52
Lwong Phuwong G18 7,9 1,7% 8,9 6,1 1,1* 8,1
Té Méo 2 G19 7,8 1,9 54 6,0 1,4* 4,6
CHs (BC) G20 9,3 2,2 5,3 7,5 2.2 4.5
LSDy,05 0,87 0,45 0,92 1,25 0,17 0,9
CV% 6,4 11,2 8,6 11,2 7,8 9,0

Chit thich: * Céc giong c6 (Irp) thap hon giong doi chirng & mike ¥ nghia 95%

3.2. Anh huéng ctia han va giai doan han
dén cuong do thoat hoi nudec (Ipyy)
cua cac mau giong lta nuong
Thoat hoi nuée & 14 cay 1a chi tiéu lién

quan truc tiép dén kha ning hit nuée caa ré

cay vi d6 1a dong luc chinh dé kéo dong nudc

di 1én, cay c6 kha nang diéu chinh khi khéng

déng dé giam I,yy thi sé c6 kha ning chiu

han t6t (Hoang Minh Téan va cs., 2006). Han

§ ca giai doan dé nhanh va trd bong déu lam

giam dang ké dén Iy cta tdt ca cac miu

giong lia. Khi gip han, Iy cla cac gidng

lda gidm xuéng rat nhiéu, con 1,1 — 2,2

mmol H,O/m? 1a/s (giai doan dé nhanh) va

0,8 — 2,2 mmol H,0/m? 14/s (giai doan trd).
Nhu vay, cac mAu gidng nghién ciu

déu c6 kha nang diéu chinh déng khi khéng

dé giam thoat hoi nudc day la phan tng
thich nghi trong diéu kién han.

Cac mau gidng lda nuong nghién ctiu déu
c6 kha ning gidm thoat hoi nudc trong diéu
kién han & ca hai thoi ky dé nhanh va trd
boéng tot hon so véi giong doi chiing (Bang 3).

Giai doan phuc héi sau han, hau hét cac
mAau gidng lda nuong phuc hoi vé Iy nhanh
hon gidng déi chiing. Nhu vay, mtic do nhay
cam déng mé khi khong ctia cAc mau giéng
lia nuong rat tét. Day 1a mot uu thé gitp
cho cay lda nuong c6 kha nang chiu han tét.
Han 6 giai doan dé nhanh, cac mau giong
G4; G5; G6; G7; G8; G12; G13 cb Iy thap
hon dat tit 1,0 — 1,5 mmol H,0 /m? 1a/s. Han
d giai doan trd bong, cac mau gidng: G1; G4;
G6; G7; G12; G13; G14; G17 c6 Igy cao hon
dat tir 0,5 — 1,0 mmol H,O /m? 14/s.
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3.3. Anh huéng ctia han va giai doan han
dén hiéu suat st dung nuéc (WUE)
cuia cac mau giong lia nuong
Hiéu suit st dung nuéc (WUE) la chi

tiéu biéu hién hiéu qua st dung dé tao nén
mot don vi chat kho thong qua su ¢6 dinh CO,
cia quang hgp. Cay tréng cé hiéu suit su
dung nudc cao thi c6 kha ning cho ning suit
tot trong diéu kién thidu nuée. Két qua cho
hiéu suit st dung nudc gitia cic mau gidng 1a
khong déng déu va ciing khong theo quy luat
chung (Bang 4). Mot s6 giong G2; G3; G4; GS;
G9; G11; G13; G15; G16; G19; G20 khi bi han
thi WUE giam xudéng. Mot so gidng G1; G5;
G6; G7: G10; G12; F14; F17; G18 khi bi han
thi WUE tang 1én so v6i trude han. Trong cac
mAau gidng nghién ctiu, c6 mot s6 giong lda co
hiéu suat st dung nuéc cao hon trong diéu
kién han & ca hai giai doan dé nhanh va trd
la: G5; G7; G12; G14; G18.

3.4. Anh huéng ctia han va giai doan han
dén kha nang giit nuéc (RWL) va ty
trong dién tich 1a ctia cac mau giong laa
Bang 5 trinh bay vé kha n#ng giii nuée

(RWL) va ty trong dién tich 14 (SLA), day 1a

hai chi tiéu lién quan kha chit v6i kha niang
chiu han ctaa thuc vat. Trong d6 (RWL) c6
tudng quan thuéan chéat véi r = 0,79, p < 0,01
v6i tudi tho cta 14 va kha ning séng sét
trong diéu kién han ctia cay tréng (Clarke va
cs., 1989; Salim va cs., 1969). Chi tiéu (SLA)
c6 tuong quan nghich chét véi hiéu qua st
dung nudc véi r = 0,84, P < 0,01 (Wright va
cs., 1988, 1992). Sau khi cit 1a khoi cay 24h,
RWL cta cac giong lia dao dong ti 9,6 —
28,4%, chi c6 4 gidng lda nuong 1a G1; G10;
G12; G18 c6 RWL cao hon dé6i chiing CH; &
mutc y nghia. SLA cla cic gidng lia giai
doan trd tir 190,9 — 259,9 cm?/g, trong d6 hau
hét cac giong lda nuong déu c6 SLA thap hon
dé6i chiing CH; c6 ¥ nghia. Cac mau giéng
vugt troi hon vé WUE va RWL 1a G1; G4;
G10; G12; G16; G18.

3.5. Anh hudng ctia han va giai doan han
dén nang suat ctia cac mau giong lua
Ning suét 1a chi tiéu quan tAm hang ddu

clla nguoi san xuit. Trong diéu kién han, néu

giong lia ndo cho ning suit cao hon tic 1a c6
kha n#ng chiu duge han tét hon va nhu vay
cac déc tinh chiu han ciing t6t hon.

Bang 4. Hiéu suat st dung nuéc (WUE) clia cac mau giong laa

(WUE) giai doan dé nhanh

(WUE) giai doan trd

Tén giéng ng hi.é;u (mg CO,/g H,O) i (mg CO,/g H,0) i

mau giong Trwéc Han Phuc hoéi Trwéc Han Phuc héi

han 5 ngay 2 ngay han 5 ngay 2 ngay
Khau Cai G1 5,71 6,42 6,87 6,69 7,58 5,35
Pe Cang G2 6,68 5,19 7,92 7,83 4,14 7,86
Khau Nia G3 4,87 3,61 5,40 6,80 3,03 5,70
Khau hay l6c G4 5,39 4,89 6,54 6,27 5,70 7,10
Khau Banh G5 6,21 10,22 7,80 7,32 6,63 8,43
Pe Do G6 4,57 5,62 3,78 5,30 6,42 3,78
Khau Sé Danh G7 5,67 11,56 5,69 6,39 11,11 6,84
Bac Can G8 5,91 5,78 4,29 5,30 4,28 4,77
On Non G9 6,79 5,54 8,33 8,01 7,50 9,33
BLéla G10 5,85 6,21 7,12 6,99 7,11 6,16
Khau Nhap G11 4,56 4,50 5,40 5,16 3,22 4,51
May Khia G12 5,44 9,65 6,24 6,23 12,53 5,89
Ma Tra Trang G13 4,60 5,26 3,73 3,88 6,25 3,84
Ma Co G14 5,67 7,68 6,71 6,51 10,27 7,26
Té Méo1 G15 4,61 2,76 5,68 5,35 2,21 6,32
Ma Tra Bé G16 4,93 4,07 6,71 4,23 4,37 4,42
Khéu Déch G17 4,54 5,55 5,48 5,33 9,04 5,92
Lwong Phuwong G18 5,69 7,00 4,24 6,57 8,22 4,48
Té Méo 2 G19 4,79 4,12 6,17 5,61 3,67 6,95
CHs (BC) G20 5,57 3,03 6,81 6,19 2,67 7,19
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Bang 5. Kha ning gilt nudc ctia 14 (RWL) va ty trong dién tich 1a (SLA)
khi gy han & giai doan tr6 ctia cac mau giong lua

Tén gibng Ky hiéu mau giéng RWL sau 24h (%) SLA (cm”g)

Khau Cai G1 28,4* 216,9*
Pe Cang G2 19,2 195,7*
Khau Nia G3 14,6 234,6
Khau hay I8¢ G4 22,8 190,9*
Khau Danh G5 17,8 196,9*
Pe Do G6 9,6 194,6*
Khau Sé Danh G7 11,0 223,6*
Bac Can G8 15,4 222,1*
On Non G9 11,3 194,5*
BLéla G10 25,6* 198,3*
Khau Nhap G11 14,9 209,7¢
May Khia G12 27,9* 200,4*
Ma Tra Tréng G13 17,1 193,5*
Ma Co G14 17,7 195,9*
Té Méo1 G15 74 191,6*
Ma Tra Bé G16 23,7 190,3*
Khau Déch G17 10,6 204,5*
Lwong Phuwong G18 25,2¢ 259,9
Té Méo 2 G19 21,4 226,0*
CH5 (BC) G20 21,7 2554

LSDg,05 2,48 22,28

CV% 8,9 6,4

Chit thich: * Cdc giong c6 (SLA) thdp hon va(RWL) cao hon gidng doi chimg 6 mirc y nghia 95%

Bang 6. Anh huéng cuia han & cac giai doan khac nhau
dén ning suit clia cac mau giong laa

Khéng gay han

Ky hiéu (BC) Han & giai doan dé nhanh Han & giai doan trd

Tén giong mau Nang suét N&ng suét % giam N&ng suét % giam

gleng (g/khom) (g/khém) SO voi (g/khém) SO voi

khéng han khéng han
Kh&u Cai G1 16,8 13,3* 20,8 11,3* 32,7
Pe Cang G2 8,6 5,2 39,2 5,1 40,0
Kh3u Nia G3 11,7 6,5 44,2 6,6 43,3
Khau hay loc G4 12,7 10,6* 17,0 7.4 42,2
Khau Banh G5 17,6 13,7* 21,9 11,2* 36,2
Pe Do G6 12,7 9,8* 23,1 6,3 50,5
Khau Sé Danh G7 12,4 8,4* 31,9 7,7 37,8
Bé&c Can G8 19,2* 15,8* 17,8 13,5* 29,5
On Non G9 16,4 14,1* 13,8 10,6* 35,0
Bléla G10 18,9* 16,8* 11,1 12,7* 32,7
Khau Nhap G11 11,5 7,9 31,8 7,6 33,8
May Khia G12 11,8 9,1* 23,2 7,3 38,6
Ma Tra Tréng G13 8,9 5,8 34,7 5,0 44,2
Ma Co G14 19,1* 14,9* 22,4 12,6* 34,2
Té Meo1 G15 8,3 5,2 37,7 4,0 51,3
Ma Tra Bd G16 11,7 9,4* 20,0 6,9 40,8
Khéu Béch G17 10,5 6,2 40,8 6,1 42,2
Lwong Phuwong G18 13,9 9,8* 28,9 9,0* 34,9
Té Méo 2 G19 10,8 6,5 40,0 7.1 34,6
CHs (BC) G20 16,1 6,9 57,2 7.4 54,1
LSDg 05 1,82 1,16 1,49
CV% 8,2 7,1 10,9

Chii thich: * Cdc giong ¢6 ndng sudt cao hon giong doi chimg 6 mirc y nghia 95%
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Theo déi vé ning suit cua cdc mau
giong lia nuong trong diéu kién gay han 6
hai giai doan dé nhanh va trd bong (Bang 6),
cho thay:

- Han 6 ca hai giai doan dé nhanh va trd
bong da lam gidm nang sudt dang ké so véi
cong thic khong gay han & tat ca cic gibng
nghién ctu. Trong d6 gy han giai doan trd
muc dd gidm ning sudt nghiém trong hon,
ning sudt cua cac gidng chi dat tiu 4,0 —
13,5g/khém, gidm tu 29,5% - 54,1% so vé6i
diéu kién khong gay han.

- Khi gay han giai doan dé nhanh, ning
suadt cta cac gidng cling gidm so véi doi
ching khong gay han ti 11,1% - 57,2%. Diéu
nay cho thay giai doan trd bong 14 giai doan
man cam véi han hon giai doan dé nhanh.
Han vao giai doan trd bong anh hudng rat
16n dén ty 1é hat chic va kha nang trd thoat
cua lda vi vy da lam giam n#ng suit nhiéu.

- Giéng d6i chiing (CH;) bi anh hudng
manh nhat cia han nén ning suidt gidm
manh nhat 6 ca hai giai doan gay han. Nhu
vay, kha ning chiu han cua cac gidng lda
nuong t6t hon so véi gidng doi chiing.

Cac mau giong cé nang suit cao khi bi
han 6 giai doan dé nhanh 1a G1; G4; G5; GS8;
G9; G10; G14; G18. Cac mau gidng c6 ning
suit cao khi bi han 6 giai doan trd 1a G1; G5;
G8; G9; G10; G14; G18.

4. KET LUAN

Han da anh hudéng 16n dén cudng dd
quang hop ctia cac gidng lia nghién ctu.
Trong d6 han vao giai doan trd bong lam
giam cudng d6 quang hdp manh hon so véi
han vao giai doan dé nhanh. Cic giéng cb
kha nang quang hop cao trong diéu kién han
va phuc héi quang hgp sau han tét 1a : G1;
G5; G7; G10; G12; G14:G18.

Han anh hudéng khong nhiéu dén hiéu
suit st dung nudc ctia cac giong lia nghién
cttu. Hiéu suat st dung nuéc (WUE) cta céc
giong dao dong khac nhau rat 16n chiing to
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mutc d6 st dung nudc 6 cac gidng lua rat
khac nhau trong diéu kién han. Cac giéng c6
hiéu qua st dung nudc tot khi gép han la:
Gb5; G7; G12; G14; G18.

Hau hét cac giong lda nuong déu cé ty
trong dién tich 1a (SLA) th4p hon giéng d6i
ching (CH,). Tuy nhién chi c¢6 4 giong G1;
G10; G12; G18 c6 chi s& vé kha ning gii
nuéc (RWL) cao hon déi chiing.

Han anh hudng nghiém trong dén nang
suflt cA thé cta cac gidng lda thi nghiém.
Trong d6 giai doan trd anh hudng dén ning
suélt ca thé clia cac giéng lua nhiéu hon. Céc
giong dat nang suit cao hon ddi ching trong
diéu kién han & ca hai giai doan khac nhau
1a G1; G5; G8; G9; G10; G14; G18.

Cac giong G1; G5; G10; G14; G18 c6
nhiéu uu diém ndi troi vé cac diac diém chiu
han va ning suat cling dat cao hon. Day
chinh 12 cac gidng c6 tiém ning chiu han tot.
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TÓM TẮT


Thí nghiệm được tiến hành trong nhà lưới của Trường Đại học Tây Bắc nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của hạn ở các giai đoạn khác nhau đến cường độ quang hợp (IQH), cường độ thoát hơi nước (ITHN), hiệu quả sử dụng nước (WUE), khả năng giữ nước của lá (RWL), tỷ trọng diện tích lá (SLA) và năng suất của các giống lúa nương trồng trong điều kiện hạn tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Các giống lúa nương khi gặp hạn đều có Iqh và WUE cao hơn  hoặc ngang bằng so với giống đối chứng (CH5). Ở giai đoạn trỗ, khả năng giữ nước(RWL) của lá ở tất cả các giống nghiên cứu sau 24h dao động từ 9,6% đến 28,4%. SLA của các mẫu giống đạt từ 190,9 cm2/g đến 259,9 cm2/g. Có 4 giống có RWL cao hơn đối chứng, hầu hết các mẫu giống lúa nương đều có SLA thấp hơn đối chứng ở mức có ý nghĩa. Hạn ở giai đoạn đẻ nhánh và giai đoạn trỗ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất ở tất cả các mẫu giống lúa nghiên cứu, trong đó hạn vào giai đoạn trỗ đã làm giảm nhiều nhất đến năng suất hạt (giảm từ 29,5% đến 54,1%), giống đối chứng có mức độ giảm năng suất nhiều nhất.


Từ khoá: Chịu hạn, cường độ quang hợp, cường độ thoát hơi nước, lúa nương, năng suất.


SUMMARY


This experiment was conducted in Tay Bac University’s net house to examine the effects of water stress on the rate of photosynthesis (IQH), transpiration intensity (ITHN), water use efficiency (WUE), leaf water retention (RWL), specific leaf area (SLA) and yield of upland rice grown in Thuan Chau of Son La. The findings indicated that Thuan Chau upland rice varieties had higher photosynthetic intensity and water use efficiency compared to the control variety (CH5). At the heading stage, leaf water retention of  all rice varieties fluctuated from 9.6 to 28.4% after 24 hours  water withdrawal.  Specific leaf area ranged from 190.9 cm2/g to 259.9 cm2/g.  Four upland varieties had higher RWL, but all had lower SLA compared with the control variety. Water stress at tillering and especially at headig stage significantly reduced grain yield by 29.5% to 54.1%. The control variety showed highest reduction in yield. 


Key words: Drought tolerance, intensity of transpiration, photosynthetic intensity, upland rice. 


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Sự khô hạn là nguyên nhân chính làm giảm năng suất và sản lượng lúa gạo trong điều kiện canh tác nhờ nước trời. Evenson (1996) đã tổng kết, hàng năm sản lượng lúa gạo bị giảm do khô hạn tới 18 triệu tấn chiếm 4% tổng sản lượng trên toàn thế giới (Đỗ Thế Hiếu, 2009). Vì vậy, việc tuyển chọn các giống lúa chịu hạn để đưa vào trồng tại các vùng thường xuyên bị khô hạn đã được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Định hướng cho việc tuyển chọn các giống có khả năng chịu hạn theo các đặc điểm chịu hạn về hình thái cây và các đặc điểm về sinh lý liên quan đến chịu hạn như áp suất thẩm thấu của tế bào rễ, cường độ quang hợp, cường độ thoát hơi nước, khả năng giữ nước, hiệu suất sử dụng nước, mức độ điều chỉnh đóng mở khí khổng... (Venuprasad và cs., 2002; Fukai và Cooper, 1995).


Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có diện tích lúa nương lớn (1906 ha) chiếm 37,08 % diện tích trồng lúa (Phòng Nông nghiệp huyện Thuận Châu, 2010). Diện tích trồng lúa nương thường xuyên bị hạn vì  không chủ động nước mà hoàn toàn trông chờ nước trời nên năng suất đạt rất thấp. Mặt khác, việc sử dụng giống lúa nương của người dân hiện nay vẫn chỉ là theo thói quen mà chưa có cơ sở để lựa chọn các giống phù hợp với các vùng có mức độ hạn khác nhau. Vì vậy, nghiên cứu này thu thập và bước đầu đánh giá khả năng chịu hạn của các mẫu giống lúa nương địa phương theo một số chỉ tiêu sinh lý liên quan đến khả năng chịu hạn để từ đó có cơ sở đánh giá mức độ chịu hạn của các giống và tiến tới đề xuất các giống có mức độ chịu hạn khác nhau đưa vào sản xuất tại các vùng có mức độ hạn khác nhau tại Thuận Châu, Sơn La. 


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu


Vật liệu nghiên cứu bao gồm: 19 mẫu giống lúa nương được thu thập tại các vùng trồng lúa cạn ở các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam và 1 giống lúa chịu hạn CH5 do Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chọn tạo làm đối chứng (Bảng 1).


2.2. Phương pháp nghiên cứu


Nghiên cứu được tiến hành trong vụ mùa


năm 2010 tại nhà lưới Khoa Nông lâm, Trường Đại học Tây Bắc. Các thí nghiệm được bố trí trong chậu (đường kính 30 cm, cao 35 cm) theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần nhắc lại, mỗi chậu gieo 10 hạt, mỗi chậu là một lần nhắc lại.


Phương pháp gây hạn: tại giai đoạn đẻ nhánh và trỗ, tiến hành ngừng tưới đến khi cây lúa có 70 - 75% lá bắt đầu héo thì tưới nước trở lại bình thường, sau 2 ngày  là thời kỳ phục hồi. Theo dõi các chỉ tiêu ở ba thời điểm: trước khi gây hạn,  hạn và phục hồi. Mỗi cây chọn hai lá trên cùng để đo các chỉ tiêu: cường độ quang hợp (IQH) ((mol CO2/m2 lá/s), cường độ thoát hơi nước (ITHN) (mmol H2O/m2 lá/s) bằng máy đo cường độ quang hợp TPS – 2 của Mỹ với nhiệt độ là 320C và cường độ ánh sáng là 1800 lux. Xác định hiệu suất sử dụng nước (WUE) (mg CO2/g H2O) thông qua IQH  và ITHN. Khả năng giữ nước của lá (RWL) xác định sau khi cắt lá khỏi cây 24h theo công thức: RWL = (Wt - Wd)/(Wf – Wd)*100 (RWL là tỷ lệ giữ nước sau thời gian t, Wf: Khối lượng tươi, Wt: Khối lượng sau thời gian t, Wd: Khối lượng khô). Tỷ trọng diện tích lá (SLA) (cm2/g chất khô) xác định theo công thức: SLA = Slá/Pck trong đó: Slá là diện tích lá và Pck là khối lượng chất khô. Xác định các chỉ tiêu về năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây lúa.


Số liệu được phân tích và xử lý theo phương pháp phân tích phương sai bằng phần mềm IRRISTAT ver. 4.1.

Bảng 1. Tên và ký hiệu các mẫu giống làm vật liệu nghiên cứu


		STT

		Tên mẫu giống

		Ký hiệu

		STT

		Tên mẫu giống

		Ký hiệu



		1

		Khẩu Cai

		G1

		11

		Khẩu Nháp

		G11



		2

		Pe Cang

		G2

		12

		Máy Khía

		G12



		3

		Khẩu Nia

		G3

		13

		Ma Tra Trắng

		G13



		4

		Khẩu hay lộc

		G4

		14

		Má Có

		G14



		5

		Khẩu Đành

		G5

		15

		Tẻ Mèo1

		G15



		6

		Pe Đò

		G6

		16

		Ma Tra Đỏ

		G16



		7

		Khẩu Sẻ Dành

		G7

		17

		Khẩu Đếch

		G17



		8

		Bắc Cạn

		G8

		18

		Lương Phượng

		G18



		9

		Ón Non

		G9

		19

		Tẻ Mèo 2

		G19



		10

		BLêla

		G10

		20

		CH5 (ĐC)

		G20





3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
    LUẬN


3.1. ảnh hưởng của hạn và giai đoạn hạn 
       đến cường độ quang hợp của các
       mẫu giống lúa nương


Khi gây hạn ở giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông, cường độ quang hợp thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước hạn. Đồng thời, lúa bị hạn ở giai đoạn trỗ bông đã làm cường độ quang hợp giảm đáng kể so với hạn ở giai đoạn đẻ nhánh ở cả thời điểm hạn và phục hồi. Khi gây hạn, cường độ quang hợp của các giống lúa giảm từ 15,3 – 21,2 (mol CO2 /m2 lá/s xuống còn từ 2,37 – 5,20 (mol CO2 /m2 lá/s hạn ở giai đoạn đẻ nhánh và giảm từ 13,57 – 19,0 (mol CO2 /m2 lá/s xuống còn từ 1,9 – 4,6 (mol CO2 /m2 lá/s hạn ở giai đoạn trỗ (Bảng 2). Đó là do khi gặp hạn, khí khổng bị đóng lại nên khí CO2 không vào được trong lá lúa dẫn đến giảm mạnh về cường độ quang hợp, đồng thời nước vừa là môi trường vừa là nguyên liệu của hoạt động quang hợp nên thiếu nước sẽ ảnh hưởng lớn đến cường độ quang hợp. So sánh khả năng quang hợp của các mẫu giống lúa nương với giống đối chứng cho thấy trong điều kiện trước khi gây hạn, giống đối chứng có cường độ quang hợp cao nhất nhưng khi bị hạn cũng như phục hồi sau hạn thì hầu hết các mẫu giống lúa nương lại có cường độ quang hợp tốt hơn hoặc ngang bằng so với giống đối chứng ở cả hai giai đoạn gây hạn là đẻ nhánh và trỗ bông. Đặc điểm này cho thấy khả năng chịu hạn của các mẫu giống lúa nương tốt hơn giống đối chứng. 


Trong các mẫu giống lúa nghiên cứu, khi gây hạn ở giai đoạn đẻ nhánh thì các mẫu giống G1; G5; G7; G10; G12; G14; G18 có IQH cao hơn đạt từ 4,20 – 5,20 (mol CO2 /m2 lá/s. Hạn ở giai đoạn đẻ nhánh, các mẫu giống: G1; G3; G5; G7; G9; G10; G12; G14; G17; G18 có IQH cao hơn đạt từ 3,10 – 4,60 (mol CO2 /m2 lá/s.

Bảng 2. Cường độ quang hợp (IQH) của các mẫu giống lúa khi bị hạn
ở giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông (mol CO2 /m2 lá/s)

		Tên giống

		Ký hiệu mẫu giống

		Giai đoạn đẻ nhánh

		Giai đoạn trỗ



		

		

		Trước
hạn

		Hạn
5 ngày

		Phục hồi
2 ngày

		Trước
hạn

		Hạn
5 ngày

		Phục hồi
2 ngày



		Khẩu Cai

		G1

		18,23

		4,20*

		16,30

		16,43

		3,10*

		15,33



		Pe Cang

		G2

		20,77

		3,40

		17,17*

		18,57

		2,20

		14,80



		Khẩu Nia

		G3

		16,73

		3,10

		13,47

		18,37

		3,10*

		12,60



		Khẩu hay lộc

		G4

		16,53

		2,80

		14,17

		14,63

		2,10

		13,07



		Khẩu Đành

		G5

		19,57

		4,60*

		17,23*

		17,67

		3,80*

		15,87*



		Pe Đò

		G6

		16,63

		2,53

		14,23

		15,40

		2,10

		13,00



		Khẩu Sẻ Dành

		G7

		20,63

		5,20*

		15,60

		18,57

		3,50*

		16,50*



		Bắc Cạn

		G8

		20,30

		2,60

		15,43

		18,43

		2,10

		15,80*



		Ón Non

		G9

		20,83

		2,90

		17,73*

		18,67

		4,60*

		16,80*



		BLêla

		G10

		20,10

		4,83*

		17,77*

		18,87

		3,20*

		16,13*



		Khẩu Nháp

		G11

		15,87

		3,50

		13,70

		14,13

		2,50

		13,10



		Máy Khía

		G12

		18,47

		5,13*

		15,57

		16,57

		4,10*

		14,93



		Ma Tra Trắng

		G13

		15,63

		3,23

		13,73

		13,97

		2,30

		13,03



		Má Có

		G14

		19,70

		5,03*

		17,03*

		17,83

		4,20*

		16,33*



		Tẻ Mèo1

		G15

		15,10

		2,37

		13,47

		13,57

		1,90

		12,93



		Ma Tra Đỏ

		G16

		17,53

		3,33

		17,57*

		15,57

		2,50

		14,63



		Khẩu Đếch

		G17

		15,40

		3,63

		13,23

		14,17

		3,70*

		12,60



		Lương Phượng

		G18

		18,40

		4,87*

		15,43

		16,40

		3,70*

		14,83



		Tẻ Mèo 2

		G19

		15,30

		3,20

		13,63

		13,77

		2,10

		13,07



		CH5 (ĐC)

		G20

		21,20

		2,73

		14,77

		19,00

		2,40

		13,23



		LSD0,05

		1,94

		1,18

		1,61

		2,11

		0,59

		2,16



		CV%

		6,5

		6,6

		6,3

		11,4

		12,2

		9,1





Chú thích: * Các giống có IQH  cao hơn giống đối chứng ở mức ý nghĩa 95%

Bảng 3. Cường độ thoát hơi nước (ITHN) của các giống lúa khi gây hạn
ở giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông (mmol H2O/m2 lá/s)

		Tên giống

		Ký hiệu mẫu giống

		Giai đoạn đẻ nhánh

		Giai đoạn trỗ



		

		

		Trước


hạn

		Hạn
5 ngày

		Phục hồi
2 ngày

		Trước


hạn

		Hạn
5 ngày

		Phục hồi
2 ngày



		Khẩu Cai

		G1

		7,8

		1,6*

		5,8

		6,0

		1,0*

		7,0



		Pe Cang

		G2

		7,6

		1,6*

		5,3

		5,8

		1,3*

		4,6



		Khẩu Nia

		G3

		8,4

		2,1

		6,1

		6,6

		2,5

		5,4



		Khẩu hay lộc

		G4

		7,5

		1,4*

		5,3

		5,7

		0,9*

		4,5



		Khẩu Đành

		G5

		7,7

		1,1*

		5,4

		5,9

		1,4*

		4,6



		Pe Đò

		G6

		8,9

		1,1*

		9,2

		7,1

		0,8*

		8,4



		Khẩu Sẻ Dành

		G7

		8,9

		1,1*

		6,7

		7,1

		0,5*

		5,9



		Bắc Cạn

		G8

		8,4

		1,1*

		8,8

		8,5

		1,2*

		8,1



		Ón Non

		G9

		7,5

		2,0

		5,2

		5,7

		1,5*

		4,4



		BLêla

		G10

		8,4

		1,9

		6,1

		6,6

		1,1*

		6,4



		Khẩu Nháp

		G11

		8,5

		1,9

		6,2

		6,7

		1,9*

		7,1



		Máy Khía

		G12

		8,3

		1,3*

		6,1

		6,5

		0,8*

		6,2



		Ma Tra Trắng

		G13

		8,3

		1,5*

		9,0

		8,8

		0,9*

		8,3



		Má Có

		G14

		8,5

		1,6*

		6,2

		6,7

		1,0*

		5,5



		Tẻ Mèo1

		G15

		8,0

		2,1

		5,8

		6,2

		2,1

		5,0



		Ma Tra Đỏ

		G16

		8,7

		2,0

		6,4

		9,0

		1,4*

		8,1



		Khẩu Đếch

		G17

		8,3

		1,6*

		5,9

		6,5

		1,0*

		5,2



		Lương Phượng

		G18

		7,9

		1,7*

		8,9

		6,1

		1,1*

		8,1



		Tẻ Mèo 2

		G19

		7,8

		1,9

		5,4

		6,0

		1,4*

		4,6



		CH5 (ĐC)

		G20

		9,3

		2,2

		5,3

		7,5

		2.2

		4.5



		LSD0,05

		0,87

		0,45

		0,92

		1,25

		0,17

		0,9



		CV%

		6,4

		11,2

		8,6

		11,2

		7,8

		9,0





Chú thích: * Các giống có (I​​THN) thấp hơn giống đối chứng ở mức ý nghĩa 95%

3.2. ảnh hưởng của hạn và giai đoạn hạn
       đến cường độ thoát hơi nước (ITHN) 
       của các mẫu giống lúa nương


Thoát hơi nước ở lá cây là chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến khả năng hút nước của rễ cây vì đó là động lực chính để kéo dòng nước đi lên, cây có khả năng điều chỉnh khí khổng đóng để giảm ITHN thì sẽ có khả năng chịu hạn tốt (Hoàng Minh Tấn và cs., 2006). Hạn ở cả giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông đều làm giảm đáng kể đến ITHN của tất cả các mẫu giống lúa. Khi gặp hạn, ITHN của các giống lúa giảm xuống rất nhiều, còn 1,1 – 2,2 mmol H2O/m2 lá/s (giai đoạn đẻ nhánh) và  0,8 – 2,2 mmol H2O/m2 lá/s (giai đoạn trỗ).


Như vậy, các mẫu giống nghiên cứu đều có khả năng điều chỉnh đóng khí khổng 

để giảm thoát hơi nước đây là phản ứng thích nghi trong điều kiện hạn. 


Các mẫu giống lúa nương nghiên cứu đều có khả năng giảm thoát hơi nước trong điều kiện hạn ở cả hai thời kỳ đẻ nhánh và trỗ bông tốt hơn so với giống đối chứng (Bảng 3). 


Giai đoạn phục hồi sau hạn, hầu hết các mẫu giống lúa nương phục hồi về ITHN nhanh hơn giống đối chứng. Như vậy, mức độ nhạy cảm đóng mở khí khổng của các mẫu giống lúa nương rất tốt. Đây là một ưu thế giúp cho cây lúa nương có khả năng chịu hạn tốt. Hạn ở giai đoạn đẻ nhánh, các mẫu giống G4; G5; G6; G7; G8; G12; G13 có ITHN thấp hơn đạt từ 1,0 – 1,5 mmol H2​O /m2 lá/s. Hạn ở giai đoạn trỗ bông, các mẫu giống: G1; G4; G6; G7; G12; G13; G14; G17 có IQH cao hơn đạt từ 0,5 – 1,0 mmol H2O /m2 lá/s.


3.3. ảnh hưởng của hạn và giai đoạn hạn
       đến hiệu suất sử dụng nước (WUE)
       của các mẫu giống lúa nương


Hiệu suất sử dụng nước (WUE) là chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả sử dụng để tạo nên một đơn vị chất khô thông qua sự cố định CO2 của quang hợp. Cây trồng có hiệu suất sử dụng nước cao thì có khả năng cho năng suất tốt trong điều kiện thiếu nước. Kết quả cho hiệu suất sử dụng nước giữa các mẫu giống là không đồng đều và cũng không theo quy luật chung (Bảng 4). Một số giống G2; G3; G4; G8; G9; G11; G13; G15; G16; G19; G20 khi bị hạn thì WUE giảm xuống. Một số giống G1; G5; G6; G7; G10; G12; F14; F17; G18 khi bị hạn thì WUE tăng lên so với trước hạn. Trong các mẫu giống nghiên cứu, có một số giống lúa có hiệu suất sử dụng nước cao hơn trong điều kiện hạn ở cả hai giai đoạn đẻ nhánh và trỗ là: G5; G7; G12; G14; G18.


3.4. ảnh hưởng của hạn và giai đoạn hạn
       đến khả năng giữ nước (RWL) và tỷ
       trọng diện tích lá của các mẫu giống lúa

Bảng 5 trình bày về khả năng giữ nước (RWL) và tỷ trọng diện tích lá (SLA), đây  là hai chỉ tiêu liên quan khá chặt với khả năng chịu hạn của thực vật. Trong đó (RWL) có tương quan thuận chặt với r = 0,79, p < 0,01 với tuổi thọ của lá và khả năng sống sót trong điều kiện hạn của cây trồng (Clarke và cs., 1989; Salim và cs., 1969). Chỉ tiêu (SLA) có tương quan nghịch chặt với hiệu quả sử dụng nước với r = 0,84, P < 0,01 (Wright và cs., 1988, 1992). Sau khi cắt lá khỏi cây 24h, RWL của các giống lúa dao động từ 9,6 – 28,4%, chỉ có 4 giống lúa nương là G1; G10; G12; G18 có RWL cao hơn đối chứng CH5 ở mức ý nghĩa. SLA của các giống lúa giai đoạn trỗ từ 190,9 – 259,9 cm2/g, trong đó hầu hết các giống lúa nương đều có SLA thấp hơn đối chứng CH5 có ý nghĩa. Các mẫu giống vượt trội hơn về WUE và RWL là G1; G4; G10; G12; G16; G18.


3.5. ảnh hưởng của hạn và giai đoạn hạn
       đến năng suất của các mẫu giống lúa


Năng suất là chỉ tiêu quan tâm hàng đầu của người sản xuất. Trong điều kiện hạn, nếu giống lúa nào cho năng suất cao hơn tức là có khả năng chịu được hạn tốt hơn và như vậy các đặc tính chịu hạn cũng tốt hơn.  


		Bảng 4. Hiệu suất sử dụng nước (WUE) của các mẫu giống lúa


Tên giống

		Ký hiệu
mẫu giống

		(WUE) giai đoạn đẻ nhánh
(mg CO2/g H2O)

		(WUE) giai đoạn trỗ
(mg CO2/g H2O)



		

		

		Trước hạn

		Hạn
5 ngày

		Phục hồi 2 ngày

		Trước hạn

		Hạn
5 ngày

		Phục hồi 2 ngày



		Khẩu Cai

		G1

		5,71

		6,42

		6,87

		6,69

		7,58

		5,35



		Pe Cang

		G2

		6,68

		5,19

		7,92

		7,83

		4,14

		7,86



		Khẩu Nia

		G3

		4,87

		3,61

		5,40

		6,80

		3,03

		5,70



		Khẩu hay lộc

		G4

		5,39

		4,89

		6,54

		6,27

		5,70

		7,10



		Khẩu Đành

		G5

		6,21

		10,22

		7,80

		7,32

		6,63

		8,43



		Pe Đò

		G6

		4,57

		5,62

		3,78

		5,30

		6,42

		3,78



		Khẩu Sẻ Dành

		G7

		5,67

		11,56

		5,69

		6,39

		11,11

		6,84



		Bắc Cạn

		G8

		5,91

		5,78

		4,29

		5,30

		4,28

		4,77



		Ón Non

		G9

		6,79

		5,54

		8,33

		8,01

		7,50

		9,33



		BLêla

		G10

		5,85

		6,21

		7,12

		6,99

		7,11

		6,16



		Khẩu Nháp

		G11

		4,56

		4,50

		5,40

		5,16

		3,22

		4,51



		Máy Khía

		G12

		5,44

		9,65

		6,24

		6,23

		12,53

		5,89



		Ma Tra Trắng

		G13

		4,60

		5,26

		3,73

		3,88

		6,25

		3,84



		Má Có

		G14

		5,67

		7,68

		6,71

		6,51

		10,27

		7,26



		Tẻ Mèo1

		G15

		4,61

		2,76

		5,68

		5,35

		2,21

		6,32



		Ma Tra Đỏ

		G16

		4,93

		4,07

		6,71

		4,23

		4,37

		4,42



		Khẩu Đếch

		G17

		4,54

		5,55

		5,48

		5,33

		9,04

		5,92



		Lương Phượng

		G18

		5,69

		7,00

		4,24

		6,57

		8,22

		4,48



		Tẻ Mèo 2

		G19

		4,79

		4,12

		6,17

		5,61

		3,67

		6,95



		CH5 (ĐC)

		G20

		5,57

		3,03

		6,81

		6,19

		2,67

		7,19





Bảng 5. Khả năng giữ nước của lá (RWL) và tỷ trọng diện tích lá (SLA)
khi gây hạn ở giai đoạn trỗ của các mẫu giống lúa


		Tên giống

		Ký hiệu mẫu giống

		RWL sau 24h (%)

		SLA (cm2/g)



		Khẩu Cai

		G1

		28,4*

		216,9*



		Pe Cang

		G2

		19,2

		195,7*



		Khẩu Nia

		G3

		14,6

		234,6



		Khẩu hay lộc

		G4

		22,8

		190,9*



		Khẩu Đành

		G5

		17,8

		196,9*



		Pe Đò

		G6

		9,6

		194,6*



		Khẩu Sẻ Dành

		G7

		11,0

		223,6*



		Bắc Cạn

		G8

		15,4

		222,1*



		Ón Non

		G9

		11,3

		194,5*



		BLêla

		G10

		25,6*

		198,3*



		Khẩu Nháp

		G11

		14,9

		209,7*



		Máy Khía

		G12

		27,9*

		200,4*



		Ma Tra Trắng

		G13

		17, 1

		193,5*



		Má Có

		G14

		17,7

		195,9*



		Tẻ Mèo1

		G15

		7,4

		191,6*



		Ma Tra Đỏ

		G16

		23,7

		190,3*



		Khẩu Đếch

		G17

		10,6

		204,5*



		Lương Phượng

		G18

		25,2*

		259,9



		Tẻ Mèo 2

		G19

		21,4

		226,0*



		CH5 (ĐC)

		G20

		21,7

		255,4



		LSD0,05

		2,48

		22,28



		CV%

		8,9

		6,4





Chú thích: * Các giống có (SLA) thấp hơn và(RWL) cao hơn giống đối chứng ở mức ý nghĩa 95%


Bảng 6. ảnh hưởng của hạn ở các giai đoạn khác nhau
đến năng suất của các mẫu giống lúa 

		Tên giống

		Ký hiệu mẫu giống

		Không gây hạn (ĐC)

		Hạn ở giai đoạn đẻ nhánh

		Hạn ở giai đoạn trỗ



		

		

		Năng suất  (g/khóm)

		Năng suất (g/khóm)

		% giảm
so với
không hạn

		Năng suất (g/khóm)

		% giảm
so với
không hạn



		Khẩu Cai

		G1

		16,8

		13,3*

		20,8

		11,3*

		32,7



		Pe Cang

		G2

		8,6

		5,2

		39,2

		5,1

		40,0



		Khẩu Nia

		G3

		11,7

		6,5

		44,2

		6,6

		43,3



		Khẩu hay lộc

		G4

		12,7

		10,6*

		17,0

		7,4

		42,2



		Khẩu Đành

		G5

		17,6

		13,7*

		21,9

		11,2*

		36,2



		Pe Đò

		G6

		12,7

		9,8*

		23,1

		6,3

		50,5



		Khẩu Sẻ Dành

		G7

		12,4

		8,4*

		31,9

		7,7

		37,8



		Bắc Cạn

		G8

		19,2*

		15,8*

		17,8

		13,5*

		29,5



		Ón Non

		G9

		16,4

		14,1*

		13,8

		10,6*

		35,0



		Blêla

		G10

		18,9*

		16,8*

		11,1

		12,7*

		32,7



		Khẩu Nháp

		G11

		11,5

		7,9

		31,8

		7,6

		33,8



		Máy Khía

		G12

		11,8

		9,1*

		23,2

		7,3

		38,6



		Ma Tra Trắng

		G13

		8,9

		5,8

		34,7

		5,0

		44,2



		Má Có

		G14

		19,1*

		14,9*

		22,4

		12,6*

		34,2



		Tẻ Mèo1

		G15

		8,3

		5,2

		37,7

		4,0

		51,3



		Ma Tra Đỏ

		G16

		11,7

		9,4*

		20,0

		6,9

		40,8



		Khẩu Đếch

		G17

		10,5

		6,2

		40,8

		6,1

		42,2



		Lương Phượng

		G18

		13,9

		9,8*

		28,9

		9,0*

		34,9



		Tẻ Mèo 2

		G19

		10,8

		6,5

		40,0

		7,1

		34,6



		CH5 (ĐC)

		G20

		16,1

		6,9

		57,2

		7,4

		54,1



		LSD0,05

		1,82

		1,16

		

		1,49

		



		CV%

		8,2

		7,1

		

		10,9

		





Chú thích: * Các giống có năng suất cao hơn giống đối chứng ở mức ý nghĩa 95%


Theo dõi về năng suất của các mẫu giống lúa nương trong điều kiện gây hạn ở hai giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông (Bảng 6), cho thấy:


- Hạn ở cả hai giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông đã làm giảm năng suất đáng kể so với công thức không gây hạn ở tất cả các giống nghiên cứu. Trong đó gây hạn giai đoạn trỗ mức độ giảm năng suất nghiêm trọng hơn, năng suất của các giống chỉ đạt từ 4,0 – 13,5g/khóm, giảm từ 29,5% - 54,1% so với điều kiện không gây hạn. 


- Khi gây hạn giai đoạn đẻ nhánh, năng suất của các giống cũng giảm so với đối chứng không gây hạn từ 11,1% - 57,2%. Điều này cho thấy giai đoạn trỗ bông là giai đoạn mẫn cảm với hạn hơn giai đoạn đẻ nhánh. Hạn vào giai đoạn trỗ bông ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ hạt chắc và khả năng trỗ thoát của lúa vì vậy đã làm giảm năng suất nhiều. 


- Giống đối chứng (CH5) bị ảnh hưởng mạnh nhất của hạn nên năng suất giảm mạnh nhất ở cả hai giai đoạn gây hạn. Như vậy, khả năng chịu hạn của các giống lúa nương tốt hơn so với giống đối chứng.


Các mẫu giống có năng suất cao khi bị hạn ở giai đoạn đẻ nhánh là G1; G4; G5; G8; G9; G10; G14; G18. Các mẫu giống có năng suất cao khi bị hạn ở giai đoạn trỗ là G1; G5; G8; G9; G10; G14; G18.


4. KẾT LUẬN


Hạn đã ảnh hưởng lớn đến cường độ quang hợp của các giống lúa nghiên cứu. Trong đó hạn vào giai đoạn trỗ bông làm giảm cường độ quang hợp mạnh hơn so với hạn vào giai đoạn đẻ nhánh. Các giống có khả năng quang hợp cao trong điều kiện hạn và phục hồi quang hợp sau hạn tốt là : G1; G5; G7; G10; G12; G14:G18.


Hạn ảnh hưởng không nhiều đến hiệu suất sử dụng nước của các giống lúa nghiên cứu. Hiệu suất sử dụng nước (WUE) của các giống dao động khác nhau rất lớn chứng tỏ mức độ sử dụng nước ở các giống lúa rất khác nhau trong điều kiện hạn. Các giống có hiệu quả sử dụng nước tốt khi gặp hạn là: G5; G7; G12; G14; G18.


Hầu hết các giống lúa nương đều có tỷ trọng diện tích lá (SLA) thấp hơn giống đối chứng (CH5). Tuy nhiên chỉ có 4 giống G1; G10; G12; G18 có chỉ số về khả năng giữ nước (RWL) cao hơn đối chứng.


Hạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cá thể của các giống lúa thí nghiệm. Trong đó giai đoạn trỗ ảnh hưởng đến năng suất cá thể của các giống lúa nhiều hơn. Các giống đạt năng suất cao hơn đối chứng trong điều kiện hạn ở cả hai giai đoạn khác nhau là G1; G5; G8; G9; G10; G14; G18.


Các giống G1; G5; G10; G14; G18 có nhiều ưu điểm nổi trội về các đặc điểm chịu hạn và năng suất cũng đạt cao hơn. Đây chính là các giống có tiềm năng chịu hạn tốt.
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